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                  Kính gửi :     -Uỷ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
                                                          -sở giao dịch chứng khoán hà nội  
 

  Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin gửi tới  Quý cơ quan lời chào trân 
trọng. 

Theo quy định  về việc công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết , trường hợp kết 
quả hoạt động kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo có biến động thì Công ty niêm yết phải giải trình rõ 
nguyên nhân dẫn đến những biến động bất thường trong báo cáo tài chính quý.Theo đó, Công ty 
cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng giải trình về kết quả kinh doanh BCTC giữa niên độ 
năm 2014 ®3 được soát xét so với BCTC công ty tự lập như sau . 

Chỉ tiêu  
M
 số  

BCTC  giữa niên độ 
Năm 2014  

®� được soát xét 
VN§ 

BCTC  giữa niên độ 
Năm 2014  

BCTC công ty  
tự lập 
VN§ 

CHênh lệch 
  

    (I)   (II)   ( I - II )  
 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  01 3,916,634,445 3,916,634,445 0 

 2. Các khoản giảm trừ doanh thu       02    
 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ  10 3,916,634,445 3,916,634,445 0 
 4. Giá vốn hàng bán  11 5,862,786,654 4,812,851,914 1,049,934,740 
 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  20 (1,946,152,209) (896,217,469) (1,049,934,740)
 6. Doanh thu hoạt động tài chính  21 93,623,985 87,665,608 5,958,377 
 7. Chi phí tài chính  22 0 
 8. Chi phí bán hàng  24   

 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  25 1,469,750,442 1,105,334,385 364,416,057 
 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh   30 (3,322,278,666) (1,913,886,246) (1,408,392,420)
 11. Thu nhập khác  31 28,000 0 28,000 
 12. Chi phí khác  32 98,667,342 0 98,667,342 
 13. Lợi nhuận khác  40 (98,639,342) 0 (98,639,342)
 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50 (3,420,918,008) (1,913,886,246) (1,507,031,762)
 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  51 0 0 0 
 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  52     0 
 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   60 (3,420,918,008) (1,913,886,246) (1,507,031,762)
 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  70 

 
*Chỉ tiêu giá vốn hàng bán(m3 số 02):  
Tăng do hạch toán chi phí tiền cơ sở hạ tầng 6 tháng năm 2014 là 19.258.500đ 



 

Tăng do hạch toán chi phí lương bộ phận công trường tháng 6/2014 là 35.555.000đ 
Tăng do Phân loại lại lương bộ phận công trường tháng 1-5/2014 từ tài khoản chi phí quản lý 

sang tài khoản giá vốn là 216.050.000đ 
Tăng do Phân loại lại khấu hao công cụ máy trộn bê tông từ tài khoản chi phí quản lý sang 

tài khoản giá vốn là 3.500.000đ 
Tăng do hạch toán chi phí giá vốn cho đúng kỳ kế toán là 85.275.000đ 
Tăng do hạch toán tăng giá vốn công trình Hợp phần thoát nước A4 là 706.165.239đ 
Giảm do Phân lọai lại chi phí tiền thuê đất phi nông nghiệp năm 2014 từ tài khoản giá vốn 

sang tài khoản chi phí quản lý -15.869.000đ 
Tổng điều chỉnh 19.258.500đ + 35.555.000đ +216.050.000đ +3.500.000đ + 85.275.000đ 

+706.165.239đ -15.869.000đ  = 1.049.934.740đ 
 
*Chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính(m3 số 21):  
Điều chỉnh l3i tiền USD ngân hàng Hàng Hải = 0.07USD * tỷ giá 21.310=1.492đ  
Điều chỉnh tăng tài khoản tiền gửi ngân hàng do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá  ngoại tệ ngân 

hàng Hàng Hải là :  30.218đ 
Dự thu l3i tiền gửi kỳ hạn ngân hàng Đầu tư là 5.926.667đ 
Tổng điều chØnh=1.492đ+ 30.218đ +5.926.667đ =5.958.377đ 
 
*Chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp(m3 số 25):  

         Tăng do Trích lập dự phòng Phải thu khách hàng công trình Bệnh viện đa khoa Hưng Hà 
Thái Bình là 486.622.746đ 

Tăng do Phân lọai lại chi phí tiền thuê đất phi nông nghiệp năm 2014 từ tài khoản giá vốn 
sang tài khoản chi phí quản lý 15.869.000đ 

Tăng do hạch toán chi phí lương bộ phận quản lý tháng 6/2014 là 65.610.000đ 
Giảm do Phân loại lại lương bộ phận công trường tháng 1-5/2014 từ tài khoản chi phí quản lý 

sang tài khoản giá vốn là -216.050.000đ 
Tăng do hạch toán khấu hao công cụ máy vi tính Apple là 7.590.924đ 
Giảm do Phân loại lại khấu hao công cụ máy trộn bê tông từ tài khoản chi phí quản lý sang 

tài khoản giá vốn là -3.500.000đ 
Tăng do hạch toán chi phí điện nước, điện thoại, tiếp khách tháng 6/2014 cho đúng kỳ kế 

toán  là  8.273.387đ 
Tổng điều chØnh=486.622.746đ +15.869.000đ +65.610.000đ -216.050.000đ + 7.590.924đ - 

3.500.000đ +8.273.387đ =  364.416.057đ 
 
 
*Chỉ tiêu thu nhập khác(m3 số 31):  
Điều chỉnh tăng ghi nhận thu nhập khác là 28.000đ 



 

*Chỉ tiêu chi phí khác(m3 số 32):  
Điều chỉnh tăng chi phí khác do phải chịu l3i chậm nộp tiền cho Bảo hiểm  là 38.093đ 
Tăng chi phí khác do Xử lý khoản Phải thu ông Vũ Đức Thuận là 98.629.249đ 
Tổng điều chỉnh= 38.093đ +98.629.249đ =98.667.342đ 
 
Trên đây là nguyên nhân dẫn tới chênh lệch làm giảm lợi nhuận sau thuế của BCTC giữa 

niên độ  năm 2014  giữa BCTC soát xét so với BCTC công ty tự lập là (1.507.031.762đ) .Vậy 
Công ty xin báo cáo tới Quý cơ quan được biết 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRI ỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu TV 


		2014-08-14T15:26:01+0700
	TRẦN DUY HẢI




